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Kế hoạch chỉ đạo dạy học hai buổi/ngày 

và các môn năng khiếu tự chọn
năm học 2016- 2017
A. cơ sở xây dựng kế hoạch
Căn cứ Kế hoạch số 192/PGDĐT-GDTH ngày 8/9/2016 của Phòng GD&ĐT thành phố Hải Dương hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -2017 đối với cấp Tiểu học;

Căn cứ kết quả năm học 2015 -2016 của nhà trường về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và kế hoạch năm học 2016-2017.

Trường Tiểu học Bình Minh thành phố Hải Dương xây dựng Kế hoạch chỉ đạo học 2 buổi/ ngày và các môn năng khiếu tự chọn năm học 2016- 2017 như sau:

B. Tóm tắt kết quả đạt được của năm  học trước

I. CHẤT LƯỢNG PHỔ CẬP GDTH ĐÚNG ĐỘ TUỔI
- Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1( Kể cả trẻ khuyết tật)

- Tỷ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình bậc Tiểu học đạt 100%.

- Hoàn thành tốt công tác PCGDTHĐĐT mức II được thành phố khen. 

II. CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

- Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc CT, TKB. Tổ chức tốt học 2 buổi/ ngày cho 100% HS toàn trường. Thực hiện dạy đủ các môn theo quy định và dạy môn tự chọn Tin học cho HS khối I, II và Tiếng Anh cho HS khối 1, 2, 3, 4, 5. Tổ chức dạy môn NK tự chọn (Âm nhạc, Mĩ thuật, Võ thuật, Tin học, Luyện viết) theo nhóm đối tượng HS có hiệu quả. Quan tâm và thực hiện có hiệu quả công tác phát hiện bồi dưỡng học sinh năng khiếu và kèm cặp học sinh chưa hoàn thành.
- Tổ chức tốt các HĐNGLL thông qua các tiết chào cờ, sinh hoạt lớp, tiết hoạt động GDNGLL gắn với chủ điểm hàng tháng. Tổ chức tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, duy trì đều đặn các nền nếp, các hoạt động lao động, thể dục, vệ sinh, hoạt động nhân đạo, từ thiện. Giáo dục học sinh thực hiện tốt Luật An toàn giao thông và phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng tránh tai nạn thương tích. 

* Kết quả cuối năm:

- Về kiến thức kĩ năng: 100% hoàn thành

- Về năng lực: 100% đạt

- Về phẩm chất: 100% đạt

Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: 1378/1378 - 100% 
Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 223/223 (100%)

Trong đó: 

+ HS có thành tích xuất sắc trong học tập và các HĐGD:  904/1381 em = 65,5%

+ HS có thành tích tốt trong HT và các HĐGD: 459/1381 em = 33,2%

+ Học sinh lên lớp và hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%.

* Kết quả các cuộc thi và giao lưu các cấp:

Tham gia tốt các cuộc thi do TP, Tỉnh, Quốc gia tổ chức với 9 giải Quốc gia (1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ và 5 giải KK); 55 giải Tỉnh (5 nhất, 15 nhì, 19 ba, 16 KK); 50 giải TP (12 Nhì, 17 Ba, 21 KK). Cụ thể:
+ Olimpic Tiếng Anh: 

Cấp TP: 6 giải Nhì, 10 giải Ba, 12 giải KK

Cấp Tỉnh: 1 giải Ba, 7 giải KK

Cấp Quốc gia: 1 Huy chương vàng; 1 HC Bạc, 2 giải KK 
+ Giải Toán trên mạng: 

Cấp TP: 6 Nhì, 7 giải Ba, 9 giải KK

Cấp Tỉnh: 3 giải nhất, 4 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải KK

Cấp Quốc gia: 2 Huy chương đồng 
+ Cuộc thi "Em yêu Tiếng Việt":

Cấp Tỉnh: 1 giải Nhất, 11 nhì, 14 Ba, 6 KK
+ Thi Viết chữ đẹp:

Cấp TP:  3 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba 

Cấp Tỉnh: 3 giải Nhì, 4 giải Ba

+ Thi TNNT và VCĐ cấp quốc gia: 3 HS tham gia đều đạt giải KK

+ Violympic Toán cấp Tỉnh do CT Bảo Việt phối hợp tổ chức: 1giải Nhất, 1 giải Ba

+ Thi Trạng nguyên Tiếng Việt: 1 hs tham gia đạt giải Ba cấp tỉnh 
+ Tham gia chuyên mục Thử tài của bạn do báo Nhi đồng chăm học tổ chức có 2 hs được tặng quà.

*  Các hoạt động khác:


 Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã lên kế hoạch và triển khai tổ chức có hiệu quả các hoạt động NGLL như: tổ chức giao lưu văn nghệ PHHS cùng thày và trò nhà trường tri ân các thầy cô giáo nhân ngày 20/11 với sự tham gia của gần 2 chục PHHS, tổ chức cuộc thi “Em yêu trường em”, thi “Viết chữ đẹp”, thi làm Báo tường, báo liếp.  Phối hợp với Hội đồng Đội Hải Dương triển khai cuộc thi “Phòng chống bệnh tật tuổi học đường” (1140 bài tham gia). Phối hợp với Hội đồng đội tổ chức hội thi vẽ tranh “An toàn giao thông Việt Nam 2015”. Vẽ tranh "Ý tưởng trẻ thơ" (1350 bài). Tổ chức giao lưu Tiếng Anh  với Trung tâm Tiếng Anh Ocens, trung tâm Tiếng Anh E-Conect. Tổ chức tốt Ngày hội đọc sách, thi trưng bày sách, Hội chợ quê. Uống sữa Milo; Học sinh tham gia các hoạt động tập thể dục, nhảy dân vũ, thực hiện phong trào “Tiếng trống sạch trường”, chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh trường lớp, Nghĩa trang liệt sĩ, "nuôi lợn nhựa siêu trọng", làm "kế hoạch nhỏ", ... 


Hưởng ứng "Ngày sách Việt Nam" và "Ngày sách và bản quyền thế giới", nhà trường tổ chức tốt "Ngày hội đọc sách" và Hội chợ quê, hs tham gia rất thích thú. Trong "Ngày hội đọc sách" với phương châm“Góp một cuốn sách để con mình được đọc nhiều quyển sách”, các bậc PHHS, các em HS đã hưởng ứng rất tích cực việc quyên góp sách cho tủ sách dùng chung. Các lớp: 1C, 1D, 1E, 2E, 3A, 3D, 3E, 4B, 4E , 4G , 5A, 5B, 5C được tuyên dương. Toàn trường góp được 1927 cuốn xây dựng thư viện dùng chung, ... . Trong đó có rất nhiều cuốn sách quý. 
Thực hiện ATGT cổng trường đạt kết quả tốt, không còn hiện tượng ùn tắc giao thông. 100% học sinh các lớp tham gia LĐVS hàng tuần. Các em được giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây xanh và có ý thức trong việc tri ân các anh hùng liệt sĩ.

III.  CHẤT LƯỢNG ĐỘI  NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN

- Năm học 2016-2017, nhà trường có đủ đội ngũ cán bộ giáo viên. 100% đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo. Trường có giáo viên dạy chuyên Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Tiếng Anh, Tin học.

- Đội ngũ giáo viên có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành đầy đủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện nghiêm túc c¸c cuộc vận động, các phong trào thi đua và giỏi về chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đánh giá xếp loại HS khách quan, công bằng, chính xác theo đúng Thông tư 30.

- Có 45 giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường. 

- Toàn trường có 60 SK. Trong đó có 10 SK được xếp loại cấp TP. 

IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ XHH GIÁO DỤC
- Trường có đủ các phòng học và phòng chức năng. Thư viện có đủ các loại sách, tài liệu tham khảo phục vụ cho việc dạy và học của GV, HS. Tổ chức tốt các mô hình “Thư viện xanh”, “ Thư viện thân thiện”, “Thư viện lưu động” cho HS.

- Các phòng học, phòng làm việc có đủ trang thiết bị tối thiểu phục vụ việc dạy và học của CBGV và HS. 37/37 phòng học, 2 phòng chức năng được lắp điều hoà nhiệt độ 2 chiều đảm bảo sức khoẻ cho học sinh học tập và sinh hoạt tại trường. Có 29 phòng học lắp đặt tivi và 3 phòng được lắp đặt bảng tương tác và một số  máy chiếu để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. 

- Bếp ăn BT rộng rãi gồm một phòng nấu ăn và một phòng sơ chế thức ăn.

V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ
         Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch một cách khoa học, hợp lý, đặc biệt là kế hoạch chuyên môn như kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày, kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, kế hoạch tổ chức các chuyên đề Hội thảo, Hội giảng trong năm học.

- Thường xuyên tổ chức KT chuyên đề (KT giáo án, giờ dạy, đánh giá xếp loại học sinh, dạy thêm học thêm và các khoản thu góp...). 100% cán bộ giáo viên thực hiên nghiêm túc, đúng quy định. 

- Tổ chức đánh giá, xếp loại viên chức cuối năm học theo đúng quy trình hướng dẫn. Kết quả xếp loại chung cả năm: Tổng số: 64 CBGV, NV trong đó: Hoàn thành XSNV:  35 = 54,7 %, HTTNV: 22 đ/c = 34,4%, HTNV: 7 đ/c = 11%.

- Hiệu trưởng được Phòng GD đánh giá, xếp loại Xuất sắc.

- BGH thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Nhà trường. Mọi công việc giáo viên đều được bàn, được làm, được tự kiểm tra và đánh giá lại mình. Đặc biệt giáo viên được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các quy chế như quy chế thi đua khen thưởng, quy chế nâng lương sớm, quan tâm nâng lương trước thời hạn cho những CB,GV,NV có thành tích trong công tác và những CB,GV,NV đã từng cống hiến lâu năm trong ngành giáo dục và nhà trường. Quản lý tốt chế độ tài chính, có đầy đủ hồ sơ, sổ sách kế toán, thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ. Thực hiện nghiêm túc “3 công khai” và “4 kiểm tra” trong quản lý nhà trường. Công khai về chế độ chính sách đối với CBGV, NV và công khai quyết toán nguồn ngân sách và các nguồn thu khác.

VI. CÔNG TÁC THI ĐUA 

 Với những thành tích đã đạt được, trường TH Bình Minh đã được Hội đồng thi đua cấp trên xét, công nhận các danh hiệu: 

- Trường: Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc

- Chi bộ: Đạt TSVMXS được Đảng uỷ khen.

- Công đoàn: Đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc, được Công đoàn GDTP tặng giấy khen

- Liên đội: Vững mạnh xuất sắc

- CSTĐ cấp CS: 8 đ/c. 

- LĐTT: 52 đồng chí.

* 1 đồng chí được chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen


VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

     - Duy trì sĩ số đến cuối năm đạt 100%.

     - Chất lượng giáo dục toàn diện ổn định, chất lượng mũi nhọn tăng. 

    - Đội ngũ CB, giáo viên, có năng lực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

    - Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, đảm bảo cho tất cả các lớp học 2 buổi/ ngày.

    - Công tác XHHGD được Đảng, chính quyền, các tổ chức, cá nhân và PHHS ngày càng quan tâm.

2. Hạn chế - Nguyên nhân

- Một số giáo viên trẻ kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều, một số giáo viên chưa tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

- Việc thực hiện Thông tư 30 khiến giáo viên gặp nhiều khó khăn trong việc nhận xét đánh giá học sinh, hệ thống sổ sách cồng kềnh gây khó khăn cho giáo viên đặc biệt là giáo viên dạy các môn ít tiết.

- Nhận thức của một số PH chưa đầy đủ, chưa thật quan tâm đến việc học tập của các em HS, chưa tích cực phối hợp cùng nhà trường thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông cổng trường.

- Sĩ số học sinh cao. Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cơ sở vật chất của nhà trường còn hạn chế: Diện tích khuôn viên trường còn chật hẹp, khu vực sân chơi của học sinh còn thiếu ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường.

C. Kế hoạch năm học 2016-2017
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
           Năm học 2016 - 2017, trường Tiểu học Bình Minh có 37 lớp và 1402  học sinh và 3 học sinh khuyết tật học hoà nhập, tăng 1 lớp so với năm học trước.
Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày:
	Môn
	Khối I
	Khối II 
	Khối III
	Khối IV
	Khối V

	
	Tiết chính
	Tiết tăng
	Tiết chính
	Tiết tăng
	Tiết chính
	Tiết tăng
	Tiết chính
	Tiết tăng
	Tiết chính
	Tiết tăng

	TViÖt 
	10
	3
	9
	3
	8
	2
	8
	1
	8
	1

	Toán
	4
	2
	5
	2
	5
	2
	5
	2
	5
	2

	TN&XH
	1
	
	1
	
	2
	
	
	
	
	

	Khoa 
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2
	

	LS&§L
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2
	

	Mĩ thuật
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Âm nhạc
	1
	1
	1
	0
	1
	
	1
	
	1
	

	TC (KT)
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Đạo đức
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Thể dục
	1
	
	2
	
	2
	
	2
	
	2
	

	T.Anh
	
	2
	
	2
	
	4
	
	4
	
	4

	Tin học
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	KNS
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1

	CC SH NGLL
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	0
	2
	0

	NKTC
	
	2
	
	2
	
	2
	
	2
	
	2


   
 Năm học 2016 - 2017 này, trường Tiểu học Bình Minh tổ chức 41 lớp NKTC với 100% số học sinh trong trường được tham gia.
Buổi 2 học sinh được ôn tập, củng cố, nâng cao kiến thức và rèn kĩ năng các môn học trong chương trình của từng khối lớp. Bám sát các chủ điểm, nội dung học của từng tuần, của từng tiết học chính. Phát huy tối đa năng lực học tập của học sinh. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu của học sinh góp phần giáo dục toàn diện học sinh trong toàn trường.

Cụ thể như sau:

	Lớp
	Khối 1
	Khối 2
	Khối 3
	Khối 4
	Khối 5

	
	Số lớp
	SỐ HS
	Số lớp
	SỐ HS
	Số lớp
	SỐ HS
	Số lớp
	SỐ HS
	Số lớp
	SỐ HS

	Đàn oogan 
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Võ thuật
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Khiêu vũ
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Mĩ thuật
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Tin học
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	1
	

	LC
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BD HS
	
	
	4
	
	4
	
	4
	
	2
	

	P§ HS
	
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	


Mặc dù diện tích khuôn viên nhà truờng không tăng nhưng năm học 2016-2017 trường đã đưa vào sử dụng khu nhà Sân khấu với một sân khấu lớn, 2 phòng chức năng nên nhà truờng bố trí được thư viện điện tử, và các phòng chức năng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh, nâng cao chất luợng dạy học và giáo dục trong nhà trường.
II. Nhiệm vụ
Năm học 2016 - 2017 là năm học ngành giáo dục tiếp tục thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động GD ở các cấp học; tiếp tục đổi mới công tác quản lí giáo dục, tăng cường chăm lo, đấu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQLGD; phát triển mạng lưới trường lớp và tăng cường CSVC, thiết bị giáo dục, một cách toàn diện, chất lượng, hiệu quả, bền vững, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển GD của TP giai đoạn 2011-2020, tạo nền tảng vững chắc cho thời kì mới.

Để đáp ứng được những yêu cầu, mục tiêu của công tác dạy học và giáo dục toàn diện học sinh và việc phát hiện bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh nói riêng; căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành và Kế hoạch năm học 2015-2016; căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và địa phương, trường Tiểu học Bình Minh xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức việc dạy học hai buổi/ ngày và dạy học năng khiếu tự chọn  năm học 2016-2017 với mục tiêu như sau:

          1- Hoàn thành chương trình buổi 1. Củng cố khắc sâu kiến thức của các môn học mà học sinh đã được học.

2-  Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; bồi dưỡng học sinh có năng khiếu ở tất cả các môn học, mở rộng và nâng cao hiểu biết cho học sinh về lĩnh vực của môn học mà các em tham gia. Dạy Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài cho những học sinh có nguyện vọng.
3- Phân loại đối tượng để dạy theo năng lực của học sinh. GVCN phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để cùng thống nhất định hướng, gợi ý cho hs đăng ký môn học phù hợp năng lực, sở trường và sở thích của từng em. Hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển lớp, chuyển môn theo sở thích nhất thời của học sinh. 
4- Tiếp tục thực hiện áp dụng việc tổ chức quản lí lớp học theo Mô hình trường Tiểu học mới về Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 

- Tiếp tục áp dụng phương pháp dạy học "Bàn tay nặn bột" nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên – Xã hội hoặc môn Khoa học. Tiếp tục triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới, Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình Công nghệ giáo dục, Tiếng Anh 4 tiết/tuần đối với khối lớp 3, lớp 4, lớp 5; Tiếng Anh Phonis đối với khối lớp 1-2, tổ chức dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông...

- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

5- Thực hiện nghiêm túc việc dạy học đối với trẻ em lang thang cơ nhỡ, trẻ khuyết tật

* Đối với học sinh khuyết tật

- Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật theo Luật người khuyết tật.  

- Giáo dục trẻ khuyết tật phải phù hợp đối tượng, chủ động điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật.        
6- Rèn kĩ năng sống cho các em trong các giờ học, giúp các em có thái độ tích cực, tự giác, chủ động, linh hoạt khi tham gia học tập và hưởng ứng các hoạt động sinh hoạt tập thể. Tạo cho học sinh niềm vui khi đến trường; tạo một môi trường thuận lợi để các em rèn luyện kỹ năng sống. nhằm bồi dưỡng, phát hiện năng khiếu

7- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tạo cho học sinh có cơ hội thể hiện năng khiếu, từ đó thêm yêu trường mến lớp. Thông qua việc dạy học các môn năng khiếu tự chọn để đánh giá quá trình học tập, rèn luyện của học sinh; giúp các em bổ trợ kiến thức một cách nhẹ nhàng, hiệu quả góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
III. CÁC CHỈ TIÊU THI ĐUA ĐĂNG KÍ NĂM HỌC 2016 - 2017
* Tập thể lớp

- Lớp có phong trào "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp": 100%

- Danh hiệu thi đua: Lớp xuất sắc: 17, lớp tiên tiến: 20 

* Cá nhân

- Kết quả bài kiểm tra cuối năm 2 môn Tiếng Việt, Toán:

+ Môn Tiếng Việt: 100% hoàn thành      

+ Môn Toán: 100% hoàn thành

- Đánh giá cuối năm

+ Đánh giá các môn học và các hoạt động giáo dục: 100% HS hoàn thành.

+ Mức độ hình thành và phát triển năng lực: 100% đạt.

+ Mức độ hoàn thành và phát triển phẩm chất: 100% đạt.

Học sinh hoàn thành CT lớp học và hoàn thành CTTH: 100% đạt

- Khen thưởng

+ Học sinh đạt thành tích xuất sắc trong HT và các HĐGD: (59,8%)
+ Học sinh đạt thành tích tốt trong HT và các HĐGD: (38,8%)
* Chất lượng mũi nhọn 

  Tham gia đầy đủ các cuộc giao lưu do Sở GD, Phòng GD và các cuộc giao lưu khác kết quả tốt: Thi  viết chữ đẹp đối với khối 3,4; Giao lưu Tài năng đối với khối 5, Olimpic Tiếng Anh, thi giải Toán qua mạng đối với các khối lớp, thi bóng đã mini, aerobic, thi chạy việt dã, chạy tập thể...
IV. CÁC GIẢI PHÁP 

        1. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

         - Tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng đảm bảo phù hợp với đối tượng HS của trường, lớp. Thực hiện đánh giá HS theo Thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích tính tích cực và vượt khó trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy tất cả khả năng; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan.
          - Tổ chức cho 100% các lớp học 2buổi/ ngày, dạy môn tự chọn Tiếng Anh và các môn năng khiếu như Tin học, Mĩ thuật, Võ thuật, Đàn Ooc gan, Khiêu vũ...cho HS từ khối 1 đến khối 5.  Động viên, khuyến khích HS lớp 4, 5 tham gia học bơi.

- Quan tâm đến việc dạy cho HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có cơ hội được học tập, được phát triển đúng khả năng của mình.

         - Tích cực đổi mới PP và hình thức dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS (dạy học theo phương pháp "Bàn tay nặn bột" ở các môn TNXH khối 1, 2, 3 và Khoa học ở khối 4,5. Từng bước tiếp cận, tổ chức các hoạt động dạy học theo mô hình trường tiểu học mới VNEN, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập. Chú trọng giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho HS. Tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học.
          - Sử dụng tối đa và có hiệu quả các đồ dùng dạy học hiện có; phát động GV và HS làm và sử dụng đồ dùng dạy học đơn giản bằng vật liệu sẵn có ở địa phương để nâng cao hiệu quả giảng dạy.

          - Huy động 100% cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh tặng sách cho thư viện trong chương trình ”mỗi cuốn sách một niềm vui”. Xây dựng thư viện xuất sắc. Thành lập tổ công tác thư viện. Tổ chức hoạt động đọc sách báo với nhiều hình thức phong phú. Nâng cao chất lượng đọc sách trong giáo viên và học sinh. 

          - Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục NGLL, sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng... tạo được nhiều sân chơi trí tuệ theo phương châm "Học mà vui, vui mà học" cho HS; duy trì và phát huy các trò chơi dân gian, các làn điệu dân ca góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 


- Phối hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục: Nhà trường - Gia đình - Xã hội để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phòng tránh các tệ nạn xã hội, các dịch bệnh, nâng cao sức khoẻ, giáo dục ATGT, giáo dục bơi cho HS.


2. Xây dựng đội ngũ: 

Bố trí để giáo viên tham gia tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ do Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức. Bồi dưỡng giáo viên qua sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn. Tổ chức hội thảo, chuyên đề để giao l​­u học hỏi về đổi mới, cải tiến ph​­¬ng pháp dạy học để mỗi giờ lên lớp đạt hiệu quả, nhằm giáo dục học sinh một cách toàn diện, nâng cao chất l​­îng dạy và học, phát triển năng khiếu cho các em. Kết hợp với nhiều hình thức tổ chức dạy học. Đánh giá học sinh theo hướng dẫn của ngành.
Giáo viên giảng dạy tự bồi d​ưỡng thường xuyên để trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng với yêu cầu giáo dục hiện nay. 

Tạo điều kiện tốt nhất về giáo viên, phân công phù hợp nhằm phát huy hết khả năng sở trường của giáo viên.


3. Xây dựng cơ sở vật chất cho dạy học và dạy các môn năng khiếu: 

Giữ ổn định số lớp, đảm bảo các phòng học đủ ánh sáng, bàn ghế trang thiết bị cần thiết cho các lớp học NKTC. Phát huy tối đa tác dụng của các phòng chức năng, đặc biệt là thư viện điện tử.

 V- Phụ lục đính kèm:


- Danh sách lớp học NKTC (41 lớp )


- Thống kê học NKTC toàn trường


- Phân công dạy, thời khoá biểu, sơ đồ phòng học


Năm học 2016 - 2017 tr​ường Tiểu học Bình Minh tổ chức thực hiện có hiệu quả hướng dẫn của Sở Giáo dục & đào tạo, Phòng Giáo dục TP Hải D​ương về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và dạy buổi 2 góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

	          Duyệt kế hoạch
	người lập kế hoạch




	Phòng GD&ĐT TP Hải dương

Trường Tểu học Bình Minh 
	


thời khoá biểu, phòng học
và Phân công dạy các môn NKTC

Năm học 2015 - 2016
	Khèi/T.gian
	STT
	Lớp NKTC
	Giáo viên dạy
	Địa điểm 
	Ghi chú

	Khối I        Tiết 2,3 chiều thứ hai
	1 
	Khiêu vũ 1
	Nguyễn Thị Dung
	Phòng đa năng
	

	
	2 
	Đàn Oocgan
	NguyÔn Thị Hưng
	Phòng đàn
	

	
	3 
	Mĩ thuật 1
	Nguyễn Thị Hoa
	B7
	

	
	4 
	Võ thuật 1
	Nguyễn Văn Xanh
	Phòng đa năng
	

	
	5 
	LC1
	Bùi Thị Xim
	B3
	

	
	6 
	LC2
	Nguyễn Thị Huyền
	B4
	

	
	7 
	LC3
	Ôn Thị Minh Hoan
	B5
	

	
	8 
	LC4
	Vũ Thị Thanh Nga
	B6
	

	 Khối II        Tiết 2,3 chiều thứ ba
	9 
	Khiêu vũ 2
	Nguyễn Thị Dung
	Phòng đa năng
	

	
	10 
	Đàn Oocgan
	NguyÔn Thị Hưng
	Phòng đàn
	

	
	11 
	Mĩ thuật 2
	Nguyễn Thị Hoa
	B6
	

	
	12 
	Võ thuật 2
	Nguyễn Văn Xanh
	Phòng đa năng
	

	
	13 
	BD1
	Nguyễn T Thuỳ Trang
	B10
	

	
	14 
	BD2
	Bùi Thị Sao
	B13
	

	
	15 
	BD3
	Đỗ Thị Thu Anh
	B12
	

	
	16 
	BD4
	Ng Th Thanh Hương
	B14
	

	
	17 
	PĐ
	
	
	

	 Khối III      Tiết 2,3 chiều thứ tư

 
	18 
	Tin học 3
	Lương Hoài Thu
	Phòng tin học
	

	
	19 
	Mĩ thuật 3
	Nguyễn Thị Thu Vân
	D3
	

	
	20 
	Võ thuật 3
	Nguyễn Văn Xanh
	Phòng đa năng
	

	
	21 
	Tiếng Anh 3
	Lê Hồng Vân
	Phòng T.Anh
	

	
	22 
	BD1
	Nguyễn Thị Hoa
	C1
	

	
	23 
	BD2
	Lê Thị Kim Thuyên
	D4
	

	
	24 
	BD3
	Nguyễn Thị Thu Hà
	D5
	

	
	25 
	BD4
	Vũ Vân Anh
	C3
	

	
	26 
	BD5
	Vương Bích Nga
	D1
	

	Khối IV        Tiết 2,3 chiều thứ năm
	27 
	Tin học 4
	Lương Hoài Thu
	Phòng Tin học
	

	
	28 
	Đàn Oocgan
	Nguyễn Mạnh Hiệp
	Phòng đàn
	

	
	29 
	Mĩ thuật 4
	Nguyễn Thị Thu
	A10
	

	
	30 
	Võ thuật 4
	Nguyễn văn Xanh
	Phòng đa năng
	

	
	31 
	Tiếng Anh 4
	Lê Hồng Vân
	A11
	

	
	32 
	BD1
	Nguyễn Thị Xuyến
	A9
	

	
	33 
	BD2
	Nguyễn Thị Lan Hương
	A7
	

	
	34 
	BD3
	Hàn Ngọc Mỹ
	A8
	

	Khối V        Tiết 2,3 chiều thứ sáu
	35 
	Tin học 5
	Lương Hoài Thu
	Tin học
	

	
	36 
	Đàn Oocgan
	Nguyễn Mạnh Hiệp
	Phòng đàn
	

	
	37 
	Mĩ thuật 5
	Nguyễn Thị Thu
	A9
	

	
	38 
	Võ thuật 5
	Nguyễn Văn Xanh
	Phòng đa năng
	

	
	39 
	Tiếng Anh 5
	Nguyễn Thị Thu Xuân
	A10
	

	
	40 
	BD1
	Nguyễn Thị Vân B
	A6
	

	
	41 
	BD2
	Nguyễn Thị Vân B
	A3
	

	
	42 
	BD3
	Nguyễn Thị Toán
	A4
	


	Phòng GD&ĐT TP Hải dương

Trường Tểu học Bình Minh 
	


 Thống kê học sinh học nktc 

Năm học 2015 – 2016
	STT
	Lớp NKTC
	Sĩ số
	Học sinh Lớp
	Ghi chú

	
	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	G
	H
	I
	

	1. 
	Khiêu vũ 1
	29
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	
	

	2. 
	Mĩ thuật 1
	31
	5
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	
	

	3. 
	Đàn oocgan 1
	29
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	
	

	4. 
	Võ thuật 1
	37
	5
	5
	4
	7
	5
	5
	5
	
	

	5. 
	LC1
	32
	0
	9
	23
	0
	0
	0
	0
	
	

	6. 
	LC2
	32
	6
	5
	0
	20
	0
	0
	0
	
	

	7. 
	LC3
	30
	8
	0
	0
	0
	22
	0
	0
	
	

	8. 
	LC4
	32
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	12
	
	

	
	
	252
	32
	31
	39
	39
	39
	39
	31
	
	

	9. 
	Khiêu vũ 2
	38
	6
	6
	2
	8
	6
	4
	6
	
	

	10. 
	Đàn oocgan 2
	21
	3
	3
	2
	3
	3
	2
	5
	
	

	11. 
	Mĩ thuật 2
	32
	6
	6
	2
	3
	5
	0
	10
	
	

	12. 
	Võ thuật 2
	39
	10
	7
	5
	5
	2
	4
	6
	
	

	13. 
	BD1
	35
	5
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	
	

	14. 
	BD2
	35
	0
	5
	8
	0
	22
	0
	0
	
	

	15. 
	BD3
	35
	1
	0
	11
	21
	0
	2
	0
	
	

	16. 
	BD4
	30
	4
	9
	8
	0
	3
	0
	6
	
	

	
	
	265
	35
	36
	38
	40
	41
	42
	33
	
	

	17. 
	Tin học 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Đàn oocgan 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Mĩ thuật 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Võ thuật 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Tiếng Anh 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	BD1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	BD2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	BD3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	BD4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	BD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Tin học 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Đàn oocgan 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Mĩ thuật 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Võ thuật 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31. 
	Tiếng Anh 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	BD1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. 
	BD2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34. 
	BD3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Tin học 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36. 
	Đàn oocgan 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Mĩ thuật 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38. 
	Võ thuật 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39. 
	Tiếng Anh 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40. 
	BD1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41. 
	BD2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42. 
	BD3
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